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SUMMARY 
A study of relationships of roughage dry matter digestibility (DM) in in vivo, in situ and in 

vitro techniques of swamp buffaloes was carried out. Eight kinds of roughages used for the trial 
include grasses, different maize stovers and rice straws. The results showed that there were close 
relationships in DM digestibility between in vivo and in situ at 48 and 72h (r2=91.5 and 88.3; 
SE=3.73 and 4.37; P ≤ 0.001), and between in vivo and in vitro techniques (r2=83.0, SE=5.27 and P ≤ 
0.001. The conclusion was that in situ and in vitro techniques could be used to estimate the DM 
digestibility for quick and economical quality evaluation of grasses and crop residues, and more 
studies should be done to investigate relationships of these techniques in different feeds and species 
for field applications. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mặc dù nhiều năm nay sự quan tâm đến sự phát triển con trâu rất nhiều hạn chế trong khi rất 
nhiều chương trình và đề án phát triển bò thịt trong cả nước, thịt trâu vẫn là nguồn thịt đỏ chính 
được người dân trong cả nước tiêu thụ mạnh. Thịt trâu được tiêu thụ khoảng 70% ở Tp Hà Nội 
(Thạc, 1996), 80-90% ở Tp HCM (Long, 2001), 70-90% tổng số thịt trâu bò ở miền ĐNB, Tp Cần Thơ 
và các Tỉnh ĐBSCL (Đức, 1998). Ở các tỉnh ĐBSCL rất nhiều vùng sình lầy, phèn mặn, ngập lủ nơi 
con bò khó phát triển được, đặc biệt là 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau không có bò. Một thực tế là hàng 
ngày các tỉnh ĐBSCL phải tiêu thụ thịt trâu rất lớn đến từ các miền khác trong nước và cả 
Campuchia. Do vậy việc định hướng phát triển GS cần thiết phải chú ý đến tiềm năng và ưu thế của 
từng vùng. Đánh giá và cải thiện khả năng tiêu hóa thức ăn thô thì rất quan trọng để sử dụng một 
cách hợp lý và tăng năng suất ở gia súc nhai lại. Kỹ thuật ước lượng tiêu hoá ở in vivo như là 
phương pháp truyền thống và đánh giá chính xác được ưa chuộng (Mc Donald, 1998), Tuy nhiên 
phương pháp này tốn rất nhiều thời gian, lao động và tài chính cho một mẫu thức ăn. Kỹ thuật in 
situ được phát triển rộng rải do dựa vào sự tiêu hoá thực tế dạ cỏ với số mẫu khá hơn (Orskov, 
2000) và kỹ thuật in vitro có ưu thế là thực hiện đánh giá nhanh tiêu hoá các loại thức ăn tăng 
nhiều mẫu, giảm thời gian, hạ giá thành (Omed, 2000). Tuy nhiên những nghiên cứu về mối quan hệ 
giữa các kỹ thuật ước lượng sự tiêu hoá gia súc nhai lại có nhiều hạn chế (Kitessa, 1999) do tiến 
hành phức tạp, tốn kém thời gian và tài chính, tổ chức thí nghiệm, tìm và dự trữ đầy đủ khối lượng 
cho từng loại thức ăn, v..v... Đề tài nhằm mục đích tìm ra các mối quan hệ giữa 3 kỹ thuật nêu trên 
trong điều kiện thức ăn và con trâu ở ĐBSCL để có những khuyến cáo sự sử dụng các kỹ thuật trên 
để đánh giá chất lượng thức ăn trong thực tế sản xuất. 

 
PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 
 

Thí nghiệm được tiến hành trên 3 trâu ta trọng lượng khoảng 400kg, trâu được mổ lổ dò dạ cỏ, 
thí nghiêm bao gồm 8 giai đoạn thí nghiệm, mỗi giai đoạn là 3 tuần lễ và trâu được cho ăn một loại 
thức ăn. Chúng gồm cỏ lông tây (Brachiaria mutica), cỏ mồm (Saciolepis sp), cỏ voi (Penisetum 



purpureum), thân cây bắp khô nhỏ và lớn, rơm Hè Thu, Rơm Đông Xuân và Rơm Xuân Hè. Trâu 
được nuôi giam hoàn toàn và cho ăn 80% theo nhu cầu vật chất khô. Các chỉ tiêu theo dõi:  

- Thành phần dưỡng chất của thức ăn: vật chất khô (VCK), vật chất hữa cơ (VCHC), vách tế bào 
hay xơ trung tính (NDF), Xơ acid (ADF), lignin và tro được phân tích theo AOAC (1990), Goering và 
Van Soest (1970). 

- Tỉ lệ tiêu hóa VCK ở in vivo theo mô tả của Mc Donald et al (1998) với sự thu nhận phân toàn 
bộ, phương pháp in situ dựa vào trình bày của Orskov (1985) theo dõi ở 12, 24, 48, 72 và 96 giờ và 
in vitro theo Mbwile and Uden (1991) thực hiên các thời điểm 24, 48, 72 và 96 giờ   

- Số liệu tiêu hoá được sử lý bằng thống kê mô tả (Decriptive Statistics) với số trung bình (X) và 
sai số chuẩn (SE). So sánh sự khác biệt tỉ lệ tiêu hoá giữa 3 biện pháp kỹ thuật bằng sự so sánh cặp 
(Pair Comparison). Mối quan hệ tuyến tính giữa 3 biện pháp kỹ thuật đánh giá tiêu hoá được xử lý 
bằng phương pháp hồi qui (Regression) và sự phân tích dựa vào hệ số hồi qui mức độ ý nghĩa thống 
kê và sai số của phương trình của chương trình Minitab Release 12.21 (1998). 
 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 
Thành phần dưỡng chất của thức ăn của khẩu phần thí nghiệm 
 

Bảng 1. Thành phần phần dưỡng chất (%VCK) của thức ăn sử dụng 
trong thí nghiệm 

 
Dưỡng chất 

Loại thức ăn VCK VCHC CP NDF ADF Lignin Cellulose 
Khoáng 
tổng số 

Cỏ mồm 12.6 88.6 13.8 69.9 36.1 9.41 26.7 11.4 
Cỏ voi 11.5 86.3 9.86 71.5 38.3 9.1 29.3 13.7 
Cỏ lông tây 15.4 85.2 11.4 64.3 36.8 10.3 26.5 14.8 
Rơm Hè Thu(a) 80.9 89.5 5.8 74.4 46.3 10.6 35.7 10.5 
Thân cây bắp lớn 72.2 93.2 8.98 74.1 40.7 12.5 28.2 6.8 
Rơm Đông Xuân(b) 79.9 83.8 4.4 69.6 41.4 13.1 28.3 16.2 
Thân cây bắp nhỏ 73.4 90.2 9.0 66.9 41.1 14.4 36.7 9.8 
Rơm Xuân Hè(c)  80.8 81.7 4.8 67.0 41.8 12.3 39.5 18.3 

VCK: vật chất khô, VCHC: vật chất hữu cơ, CP: đạm thô,  
NDF: Xô trung tính, ADF: xô acid 

(a) Rơm Hè Thu sớm Vùng đất phèn Xã Hoà An, Phụng Hiệp, Tỉnh Cần Thơ, 
 (b) Rơm Đông Xuân Nông Trường Sông Hậu, (c) Rơm Xuân Hè vùng Thốt Nốt 

 
Thức ăn dùng trong thí nghiệm cỏ lông tây có hàm lượng vật chất khô cao nhất trong các loại cỏ 

và trong khi CP của cỏ mồm cao hơn 2 cỏ voi và cỏ lông tây. NDF dễ tiêu hoá cao hơn ở cỏ voi, 
trong khi ADF và lignin gần tương đương ở nhau ở 3 loại cỏ (Bảng 1). Thân cây bắp lớn và nhỏ khô 
có VCK và CP gần tương đương, trong khi VCHC VÀ NDF ở thân cây bắp to thì cao hơn. Rơm các 
loại thì có hàm lượng dưỡng chất có sự khác biệt (ADF), lượng CP thì thấp hơn bắp và biến động từ 
4.4 - 5.8%. Thu và Preston(1999) trình bày là CP của rơm là 3.94%(DM) và có xử lý urea là 4.95%. 
Sarwar và Nisa (1999) chỉ ra thêm NDF và ADF cỏ voi là 74.6 và 45.8% (DM). Hàm lượng NDF của 
cỏ voi là cao nhất là 71.5% và thấp nhất ở rơm có bổ sung so đủa là 55.7%(DM). Hàm lượng ADF 
của rơm biến đổi 39.4-47.7% (Chowdhury và Huque, 1997). Thu và Preston (1999) cũng cho biết ADF 
của rơm là 46.9% và rơm xử lý urea là 48.9%. 
 
Tỉ lệ tiêu hoá VCK ở 3 kỹ thuật in vivo, in vitro và in situ 
 

Nhìn chung tỉ lệ tiêu hóa cao ở cỏ lông tây, cỏ mồn và cỏ voi ở cả 3 kỹ thuật ước lượng in vivo, in 
situ và in vitro và biến động từ 63.6 đến 71.4% ở kỹ thuật in vivo. Chúng cao hơn ở in situ 72 giờ so 
với in situ 48 giờ (p=0.000) và tương tự ở in vitro (p=0.001). Ở thân cây bắp lớn có tỉ lệ tiêu hóa 
thấp hơn cây bắp nhỏ, điều này có thể do cấu trúc vách tế bào của thân cây bắp lớn già hơn, trong 



khi ở các loại rơm thì tỉ lệ tiêu hoá tương đương nhau ở in vivo. Điều đáng chú ý là ở thân cây bắp 
và rơm có thỉ lệ tiêu hoá cải thiện rõ rệt theo thời gian cả ở in situ và in vitro.  
 
Sự Khác biệt và mối liên hệ tuyến tính giữa 3 kỹ thuật tiêu hoá in vivo, in vitro và in situ 
 

Bảng 2. Sự khác biết tỉ lệ tiêu hóa VCK của các loại thức ăn (X±SE) 
giữa 3 kỹ thuật in vivo, in situ và in vitro 

 
In vivo 

(V) 
In situ (S) In vitro (T) Mức Ý Nghĩa Thống Kê (P=) 

 
48g 72g 48g 72g 

V- 
S48 

V- 
S72 

V- 
T48 

V- 
T72 

S48- 
T48 

S48- 
T72 

54.4 
±4.52 

 50.1 
±3.59 

56.7 
±3.22 

50.7  
±2.93 

57.3 
±2.14 

0.02 0.24 0.02 0.38 0.09 0.79 

 
Khi so sánh tỉ lệ tiêu hoá vật chất khô trung bình của tất cả loại thức ăn ở 3 phương pháp (Bảng 

2) cho thấy là tỉ lệ tiêu hoá ở in vivo cao hơn in situ 48g và in vitro 48g (p ≤ 0.05). Chúng thì tương 
đương giữa in situ 48g và 72g so với in viro 48g và 72g theo thứ tự (p ≥ 0.05). dù có sự khác biệt giữa 
tỉ lệ tiêu hóa thức ăn giữa in vivo với in situ 72g và in vitro 72g (p ≤ 0.05).  
 

Bảng 3. Mối quan hệ tuyến tính giữa 3 phương pháp in vivo, in situ và in vitro để ước lượng tỉ lệ 
tiêu hóa VCK (%) thức ăn của trâu 

 
 Tham số 
Mối Quan Hệ 

Phương Trình  
Hồi Qui 

Hệ Số 
Hối Qui (r2) 

Mức Ý Nghĩa 
(P=) 

Sai số 
±SE 

In vivo - In situ 48g Y= -6.4 +1.21 X 91.5 0.000 3.72 
In vivo - In situ 72g Y= -21.2 +1.33 X 88.3 0.000 4.37 
In vivo - In vitro 48g Y= -17.8 +1.42 X 83.0 0.001 5.27 
In vivo - In vitro 72g Y= -44.0 +1.72 X 60.8 0.014 8.0 
In situ 48g- In vitro 48g Y= -4.6 +1.11 X 79.6 0.002 4.55 
In situ 72g – In vitro 72g  Y= -10.1 +1.17 X 53.9 0.023 6.98 

 
Ở Bảng 3 thí nghiệm với 8 loại thức ăn ở trên, cho thấy có mối quan hệ tuyến tính chặt chẻ giữa 

tiêu hoá in vivo với in situ 48 và 72g và in vitro 48g với hệ số hồi qui từ 83-91.5% (p < 0.001). Cũng 
có mối quan hệ hồi qui tuyến tính giữa tỉ lệ tiêu hóa in situ 48 và in vitro 48 (p < 0.01). Kết quả thu 
được tương tự với các tác giả khác như Aerts et al. (1977), Carro et alì (1994) và Khazaal et al. 
(1995) đã tường trình, mối quan hệ giữa tiêu hoá VCK và VCHC in vivo với in situ là chặt chẻ với r2 
là 90, 80 và 90% đối với thức ăn viên và cỏ khô. Trong khi đó mối quan hệ này là r2= 71, 91, 60, 
28% ở cỏ tươi, cây họ đậu tươi và rơm khô theo thứ tự (Barber et al., 1984; Terry et al., 1978; Givens 
et al., 1991; và Nsahlai and Ummuna, 1996). 
  
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

- Mối quan hệ hệ hối qui tuyến tính giữa tỉ lệ tiêu hoá VCK giữa in vivo với in situ 48 và 72 giờ 
và in vitro ở 48 giờ là chặt chẻ. 

- Nên dùng kết quả của in situ và in vitro để dự đoán tỉ lệ tiêu hoá in vivo để đánh giá nhanh 
chất lượng cỏ xanh, rơm và thân cây bắp.  

- Tiếp tục nghiên cứu các mối quan hệ này với nhiều loại thức ăn hơn và trên các loài bò và dê 
để có khuyến cáo ứng dụng trong chăn nuôi. 
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